HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ

Tuần 1
Thứ hai ngày 5 tháng 9 năm 20..
TOÁN
Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
I.Mục tiêu: 
1.Kiến thức: 
-Ôn tập đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
2.Kỹ năng: 
-Củng cố kỹ năng đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.
3. Thái độ: 
-Rèn thái độ đọc số nghiêm túc, viết số đẹp, chính xác. 
II. Đồ dùng: 
	- GV : Bảng phụ + phiếu BT viết bài 1
	- HS : vở
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu 
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’


30’













































2’
	A.Kiểm tra bài cũ


B. Bài mới 
1.Giới thiệu bài
2.Dạy bài mới
Bài 1







Bài 2
















Bài 3








Bài 4






3.Củng cố,dặn dò
	 



- GV giới thiệu

- GV treo bảng phụ
- 1 HS đọc yêu cầu BT
- GV phát phiếu BT






- GV treo bảng phụ
- 1 HS đọc yêu cầu BT











- Phần a các số ®ưîc viết theo thứ tự nào ?
- Phần b các số ®ưîc viết theo thứ tự nào ?
- Yêu cầu HS mở SGK, đọc yêu cầu BT
- GV HD HS với trường hợp 
30 + 100 .. . 131 Điền luôn dấu, giải thích miệng, không phải viết trình bày
- GV quan sát nhận xét bài làm của HS

- Đọc yêu cầu BT


-Vì sao em chọn số đó là số lớn nhất ?
- Vì sao em chọn số đó là số bé nhất ?
- GV nhận xét tiết học
- Khen những em có ý thức học, làm bài tốt
	- HS hát
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- HS nghe


+ Viết ( theo mẫu )
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm phiếu
- Đổi phiếu, nhận xét bài làm của bạn
- 1 vài HS đọc kết quả ( cả lớp theo dõi tự chữa bài )

+ Viết số thích hợp vào ô trống
- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở
- Nhận xét bài làm của bạn
a) 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319.
b) 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391.
- Các số tăng liên tiếp từ 310 đÕn 319.
- Các số giảm liên tiếp từ 400 đÕn 391.
+ Điền dấu >, <, = vào chỗ chÊm
- HS tự làm bài vào vở
303 < 330        30 + 100 < 131
615 > 516        410 - 10 < 400 + 1
199 < 200       243 = 200 + 40 + 3

+ Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số
- HS tự làm bài vào vở
- Vì số đó có chữ số hàng trăm lớn nhất
- Vì số đó có chữ số hàng trăm bé nhất





  





















TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
CẬU BÉ THÔNG MINH
1.Mục tiêu 
1. Kiến thức
- Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. 
2 .Kỹ năng:  
- Hiểu nội dung (ND) bài :Ca ngợi sự thông minh và tài trí của câu bé.(trả lời được các câu hỏi(CH) trong SGK)
2. Thái độ: 
Biết cách ứng xử hợp lý, phục tài cậu bé
B Kể chuyện:
1.Kiến thức: Thuộc một đoạn hoặc cả câu chuyện theo ý hiểu của mình
2.Kỹ năng: Kể lại được từng đoạn của chuyện. Nghe bạn kể biết nhận xét và đánh giá.
3. Thái độ:  Phục tài của cậu bé
II.ĐỒ DÙNG:
Giáo Viên : Thuộc câu chuyện, tranh
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Tg
	Néi dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
2’

34’
15’



































18'






3’

	1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra sách vở
3.Dạy bài mới 
TẬP ĐỌC
a.Giới thiệu bài




b.Luyện đọc

   


c. Hướng dẫn tìm hiểu bài:

















d.Luyện đọc lại





KỂ CHUYỆN






4.Củng cố-Dặn dò
	



GV: treo tranh- cậu bé thông minh là câu chuyện về sự thông minh, tài chí đáng khâm phục của một bạn nhỏ. Cả lớp mở sách trang 4
GV :đọc toàn bài



Câu 1

Câu 2 

Ai đã cứu dân làng?
Cậu đã cứu dân làng như thế nào?
Câu 3


Khi đã biết cậu bé thông minh nhà Vua làm gì ?
Cậu đã yêu cầu điều gì?
Câu 4 : Thảo luận theo nhóm



Câu chuyện này nói nên điều gì?
Các con đã thấy cậu bé rất thông minh và nhanh trí. Bay giờ các con đọc thật hay đoạn 2 nhé !


1.GV: Treo 3 tranh để kể mẫu
2.Kể theo nhóm
3.Kể trước lớp

Nhận xét – tuyên dương

-Trong câu chuyện em thích ai vì sao?
	HS: để sách trước mặt


HS: mở sách trang 4





HS :theo dõi
HS: đọc từng câu
Đọc từng đoạn, giải nghĩa từ
Đọc đoạn theo nhóm đôi
Đọc đoạn theo tổ
*Lệnh cho mỗi làng nộp một con gà trống biết đẻ trứng
*Vì không có gà trống biết đẻ trứng nên dân làng rất lo sợ
*Một cậu bé còn ít tuổi
Cậu đã nghĩ ra kế: Bố đẻ em bé bắt cậu đi xin sữa…
*Câu chuyện này rất vô lý       Vua thấy cậu cũng nghĩ ra một câu chuyện vô lý giống mình.
*Vua lại thử tài lần nữa

*Rèn chiếc kim khâu thành con dao thật sắc để xẻ thịt chim        Vua không thực hiện được         Cậu bé cũng không làm theo lệnh Vua
Học sinh đọc cả bài
Ca ngợi trí thông minh của cậu bé
3HS đọc phân vai: Vua, Cậu bé, Người dẫn chuyện. 
Nhận xét bạn
3 hs khác đọc lại
So sánh hai nhóm
HS đọc lại cả bài
HS nhẩm kể lại câu chuyện
3 hs kể mẫu đoạn 2
Hai bạn kể cho nhau nghe và sửa lỗi
HS kể theo ý hiểu của mình







Thứ ba ngày 6 tháng 9 năm 20..
TOÁN
Cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ )
I.Mục tiêu
1.Kiến thức
- Biết cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số( không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn ít hơn. 
2.Kỹ năng: 
-Củng cố kỹ năng thực hiện phép tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ).
-áp dụng phép cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) để giải bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. 
3.Thái độ: 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác. 
II. Đồ dùng:
	- GV : Bảng phụ 
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 3’


30’















































2’
	A. Kiểm tra bài cũ


B. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
Bài 1





Bài 2





Bài 3














Bài 4















C.Củng cố,dặn dò

	 - Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
452 ......425   376 ......763 
- GV nhận xét  


-Gọi HS đọc yêu cầu BT





- GV nhận xét bài của HS
- Đọc yêu cầu BT




- GV nhận xét bài .
- GV đọc bài toán

- Bài toán cho biết gì ?


- Bài toán hỏi gì ?
- Gọi HS tóm tắt bài toán



- HS tự giải bài toán vào vở

- GV theo dõi, nhận xét bài làm của HS
- GV đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì ?


- Bài toán hỏi gì ?

- GV gọi HS tóm tắt bài toán



- Yêu cầu HS giải bài toán vào vở

- GV thu 5, 7 vở chấm
- Nhận xét bài làm của HS
- GV nhận xét tiết học
	- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp




Tính nhẩm
- HS tính nhẩm, ghi kết quả vào chỗ chấm
( làm vào vở )
 400 + 300 = 700     
100 + 20 +4 = 124
- Nhận xét bài làm của bạn
 Đặt tính rồi tính
- HS tự đặt tính rồi tính kết quả vào vở.
- HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau
- Tự chữa bài nếu sai    

+ 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi 
- Bài toán cho biết khối lớp 1 có 245 HS, khối lớp hai ít hơn khối lớp một 32 HS
- Khối lớp hai có bao nhiêu HS?
                   Tóm tắt
    Khối một : 245 HS
Khối hai ít hơn khối một : 32HS
    Khối lớp hai có ....... HS ? 
                           Bài giải
     Khối lớp hai có số HS là :
              245 - 32 = 213 ( HS )
                   Đáp số : 213  HS 

+ 1 HS đọc lại, cả lớp theo dõi 
- Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem th nhiều hơn một phong bì là 600 đồng
 -Giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?
                Tóm tắt
Phong bì : 200 đồng
Tem thư nhiều hơn phong bì : 600 đồng
Mét tem thư giá ...... đồng ?
                     Bài giải
Mét tem thư có giá tiền là :
       200 + 600 = 800 ( đồng )
                  Đáp số : 800 đồng








TẬP ĐỌC
Hai bàn tay em
I.Mục tiêu:
1. Kiến thức- kỹ năng: 
- Đọc đúng, rành mạch,biết nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ, giữa các dịng thơ. 
-Hiểu ND: hai bàn tay rất đẹp, rất có ích, rất đáng yêu(trả lời được các câu hỏi trong SGK;thuộc2- 3 khổ thơ trong bài)
-Học sinh khá thuộc cả bài thơ.
2. Thái độ: Hai bàn tay rất đẹp, rất có ích và đáng yêu        HS biết giữ gìn và làm cho đôi tay càng đẹp hơn
II. Đồ dùng:             
-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK
- Bảng phụ viết khổ thơ cần luyện đọc và HTL	               
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’


30


















































2’
	A. Kiểm tra bài 


B. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
a.Luyện đọc



















b.Tìm hiểu bài

















c.HTL bài thơ






3.Củng cố,dặn dò
	 - GV gọi HS kể lại chuyện



- GV giới thiệu 
a. GV đọc bài thơ ( giọng vui tư¬i, dịu dàng, tình cảm )
b. HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng dòng thơ
- Từ ngữ khó : nằm ngủ, cạnh lòng, ..... 
* Đọc từng khổ thơ trưíc lớp
+ GV kết hợp HD HS ngắt nghỉ hơi đúng
               Tay em đánh răng /
              Răng trắng hoa nhài. //
                Tay em chải tóc /
                Tóc ngời ánh mai. //
+ Giải nghĩa các từ chú giải cuối bài
* Đọc từng khổ thơ trong nhóm
- GV theo dõi HD các em đọc đúng
* Đọc đồng thanh



- Hai bàn tay của bé đuợc so sánh với gì ?
- Hai bàn tay thân thiết với bé như thế nào ?










- Em thích nhất khổ thơ nào ? Vì sao ?
- GV treo bảng phụ viết sẵn 2 khổ thơ
- GV xoá dần từ, cụm từ giữ lại các từ đầu dòng thơ


- GV và HS bình chọn bạn thắng cuộc
 
- GV nhận xét tiết học
	-3 HS tiếp nối nhau kể lại 3 đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh
- Nhận xét bạn
-HS nghe
- HS nghe



+ HS đọc tiếp nối, mỗi em hai dòng thơ
- Luyện đọc từ khó
+ HS nối nhau đọc 5 khổ thơ







+ HS đọc theo nhóm đôi
- Nhận xét bạn đọc cùng nhóm
+ Cả lớp đọc với giọng vừa phải
+ HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
- §ược so sánh với những nô hoa hồng, ngón tay xinh nh những cánh hoa
- Buổi tối hoa ngủ cùng bé, hoa kề bên má, hoa ấp cạnh lòng
. Buổi sáng, tay giúp bé đánh răng, chải tóc
. Khi bé học, bàn tay siêng năng làm cho những hàng chữ nở hoa trên giấy
. Những khi một mình, bé thủ thỉ tâm sự với đôi bàn tay như với bạn
- HS phát biểu

+ HS đọc đồng thanh
+ HS thi học thuộc lòng theo nhiều hình thức : 
- Hai tổ thi đọc tiếp sức
- Thi thuộc cả khổ thơ theo hình thức hái hoa
- 2, 3 HS thi đọc thuộc cả bài thơ



CHÍNH TẢ(TẬP CHÉP)
CẬU BÉ THÔNG MINH
I. Mục tiêu  
1.Kiến thức
+ Chép lại chính xác đoạn văn 53 chữ, từ "Hôm sau .. xẻ thịt chim" trong bài: Cậu bé thông minh.
2.Kỹ năng 
	+ Củng cố cách trình bày một đoạn văn.
	+ Viết đúng: Chim sẻ, làm, sứ giả, này, xẻ, kim khâu...
· Ôn lại bảng chữ cái
	+ Điền đúng 10 chữ và tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng.
	+ Thuộc lòng tên 10 chữ đầu trong bảng.
3.Thái độ
- GD HS yêu thích môn học.
II. Đồ dùng dạy học
	+ GV : bảng phụ
	+ HS : bảng con
III. Các hoạt động dạy học
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’


30’




























2’
	1. Kiểm tra bài 


 2.Dạy bài mới
2.1. Giới thiệu bài 
2.2.Hướng dẫn viết chính tả  











2.3 Viết chính tả  





2.4.Chấm, chữa bài
2.5. Hướng dẫn làm bài tập chính tả 



3. Củng cố, dặn dò
	 GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS 
 



 a. GV đọc mẫu bài viết                     
  b. Nhận xét chính tả.
- Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu chấm câu nào?
- Những chữ nào trong bài được viết hoa? 
c. Phân tích chữ ghi tiếng khó
- GV ghi tiếng khó : chim sẻ, xẻ thịt, này  
d.GV đọc những chữ ghi tiếng khó 
  
+ GV lưu ý HS tư thế ngồi viết, cách trình bày
 - GV có hiệu lệnh bắt đầu viết và kết thúc bài.
 
+ GV đọc bài 1 lần	
+ GV chấm bài


 Bài 2

-GV chữa và chấm bài 
Bài 3:
	
 Nhận xét giờ học.
	





HS đọc thầm.





- HS phát âm, phân tích 
HS viết bảng con: sẻ, xẻ, này, 



+ HS tập chép bài vào vở


- HS soát lỗi, chữa lỗi.ghi số lỗi



+ HS nêu yêu cầu 
+HS làm vào vở

HS làm vào vở









































LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức
- Xác định ®ưîc các từ chỉ sự vật BT1
- Tìm ®ưîc những sự vật ®ưîc so sánh với nhau trong câu v¨n,c©u th¬(BT2).
- Nêu ®ưîc hình ảnh so sánh mình thích .
2.Kỹ năng :  Rèn óc quan sát
3. Thái độ: Biết cách dùng hình ảnh so sánh
II. Đồ dùng:      
-Bảng phụ viết sẵn khổ thơ nêu trong BT1
- Bảng phụ viết sẵn câu văn câu thơ trong BT2
-Tranh minh hoạ.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Nội dung
	           Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’

30’






































3’
	A. Mở đầu

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài

2. HD HS làm BT






























3. Củng cố, dặn dò


	 
- GV nói về tác dụng của tiết LTVC
 
  (GV giới thiệu )
 
* Bài tập 1 
- Đọc yêu cầu của bài








- Cả lớp và GV nhận xét
* Bài tập 2 
- Đọc yêu cầu bài tập


+ GV kết hợp đặt câu hỏi để HS hiểu
- Vì sao hai bàn tay em ®ưîc so sánh với hoa đầu cành ?
- Vì sao nói mặt biển như  một tấm thảm khổng lồ ? Mặt biển và tấm thảm có gì giống nhau ?
- Vì sao cánh diều ®ưîc so sánh với dấu ¸ ?
- Vì sao dấu hỏi ®ưîc so sánh với vành tai nhá ?
* Bài tập 3 
- Đọc yêu cầu BT

- GV nhận xét
 
- GV nhận xét tiết học, tuyên dư¬ng những HS học tốt
  
	
-HS nghe

-HS nghe


+ Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ
- 1 HS lên bảng làm mẫu
- Cả lớp làm bài vào VBT
- 3, 4 HS lên bảng gạch chân dưíi từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ
                    Tay em đánh răng
                    Răng trắng hoa nhài
                    Tay em chải tóc
                    Tóc ngời ánh mai

+ Tìm từ chỉ sự vật ®ưîc so sánh với nhau trong các câu thơ, câu văn
- 1 HS làm mẫu

- Cả lớp làm bài

- 3 HS lên bảng gạch dưíi những sự vật ®ưîc so sánh với nhau trong các câu thơ câu văn







+ Tìm những hình ảnh so sánh ở BT2, Em thích hình ảnh nào ? 
- HS nối tiếp nhau phát biểu








	
 






















Thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 20..
TOÁN
Cộng các số có ba chữ số
( có nhớ một lần )
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức
   -Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm ).
- Áp dụng để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính trừ.
2.Kỹ năng 
-Tính thành thạo phép trừ các số có ba chữ số. 
- Biết phân tích bài toán. Từ đó hiểu ý nghĩa bài toán và vận dụng phép trừ để giải.
3.Thái độ
-Tự giác làm bài. 
II. Đồ dùng:
	-  Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’

3’




29’









































2’
	A. Kiểm tra bài cũ



B. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
HĐ1: Giới thiệu phép cộng 435 + 127




HĐ2: Giới thiệu phép cộng 256 + 162






HĐ3 : Thực hành
Bài 1 



Bài 2 



Bài 3 



Bài 4














3. Củng cố, dặn dò

	 
- Đặt tính rồi tính
  25 + 326           456 - 32

- GV nhận xét
 
- HD HS thực hiện tính luu ý nhớ 1 chục vào tổng các chục




  
- HD HS thực hiện tính luu ý ở hàng đơn vị không có nhớ, ở hàng chục có nhớ






- Đọc yêu cầu BT
- GV lu ý phép tính ở cột 4 có 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1 sang hàng chục
- Đọc yêu cầu bài tập
- GV lu ý phép tính ở cột 4, khi cộng ở hàng chục có 7 cộng 3 bằng 10 viết 0 nhớ 1 sang hàng trăm
- Đọc yêu cầu BT

- GV quan sát, nhận xét bài làm của HS
- Đọc yêu cầu BT

- Tính độ dài ®ưêng gấp khóc làm thế nào ?









- GV nhận xét chữa bài
- GV nhận xét tiết học

	- HS hát
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp
- Nhận xét bài làm của bạn


+ HS đặt tính
- Nhiều HS nhắc lại cách tính để có:
   435   
  +          
   127
 -------  
   562                                           
+ HS đặt tính
- Nhiều HS nhắc lại cách tính để có:
256    
+   	
162     
-----   
418                              

+ Tính
- HS vận dụng cách tính phần lý thuyết đÓ tính kết quả vào vở
+ Tính
- Tư¬ng tự bài 1, HS tự làm vào vở
- Đổi vở cho bạn, nhận xét

+ Đặt tính rồi tính
- 1 em lên bảng, cả lớp tự làm bài vào vở 

+ Tính độ dài ®ưêng gấp khóc ABC
- Tổng độ dài các đoạn thẳng
- HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm
                     Bài giải
    Độ dài ®ưêng gấp khóc ABC là :
       126 + 137 = 263 ( cm )
                Đáp số : 263 cm
- Nhận xét bài làm của bạn
- HS lắng nghe 

















TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO?
I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Hiểu được tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng.
- Nói được ích lợi của việc hít thơ ûkhông khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khí CO2,nhiều khói,bụi đối với sức khoẻ con người.
2.Kĩ năng: 
-Rèn kĩ năng hợp tác nhóm để cùng tìm ra kết quả .
3.Thái độ:
Bảo vệ mũi,có ý thức giữ vệ sinh cơ quan hô hấp.
Tránh hít phải khí độc hại có nhiều bụi,CO2 .
II. Đồ dùng dạy học:
- Các bức tranh in trong SGK ®ược phóng to
-Gư¬ng soi
III.Hoạt động dạy học:
	tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’





30’
























































 
2’
	A. Kiểm tra bài cũ:   




B.Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài




















































3.Củng cố, dặn dò:

	- Tiết trưíc ta học bài gì?
- Tả lại hoạt động của lồng ngực khi hít vào thở ra?


- Nhận xét đánh giá HS

- Tại sao ta phải tập thể dục vào buổi sáng? Thở như thế nào là hợp vệ sinh? Đó là nội dung buổi học hôm nay.

* Tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng?
- GV cho HS hoạt động cá nhân 
- GV Hưíng dÉn HS lÊy gư¬ng ra soi
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời
+ Các em nhìn thấygì trong mũi?
+ Khi bị sổ mũi em thấy có gì trong mũi chảy ra?
+ Hằng ngày dùng khăn lau mũi em quan sát trên khăn có gì không?
+ Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng?







- Vậy thở nhu thế nào là tốt nhất?


* Quan sát SGK:
- GV yêu cầu HS quan sát SGK và nêu được: ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi đối với sức khoẻ.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 và TLCH GV đa ra:
+ Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành và bức tranh nào thể hiện không khí nhiều khói bụi?
+ Khi ®ưîc thở không khí trong lành bạn cảm thấy như thế nào?
+ Nêu cảm giác khi phải thỏ không khí nhiều khói bụi?
- GV yêu cầu HS đại dịên nhóm trình bày kết quả
- Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung
- GVchốt ý kiến đúng
+ Thở không khí trong lành có ích lợi gì?
+ Thở không khí có nhiều khói bụi có hại nh thế nào?
- Gv nêu kết luận: SGK
- Chuẩn bị bài sau
	- 2 HS trả lời: Khi hít vào thì phổi phồng lên nhận nhiều không khí, lồng ngực sẽ nở ra. Khi thở ra hết sức, lồng ngực xẹp xuống, đẩy không khí từ phổi ra ngoài

- HS theo dõi






- Lớp làm việc cá nhân 
- HS lấy gư¬ng ra soi để quan sát phía trong mũi của mình và TLCH:

-> Trong lỗ mũi có nhiều lông

-> Nuớc mũi, nóng

-> Trên khăn đen và có nhiều bụi bẩn
-> Thở bằng mũi tốt hơn vì trong mũi có nhiều lông, lớp lông đó cản được bớt bụi, làm không khí vào phổi sạch hơn. ở mũi có các mạch máu nhỏ li ti làm ấm không khí khi vào phổi. Có nhiều tuyến nhầy giúp cản bụi diệt vi khuẩn, tạo độ ẩm cho không khí vào phổi
-> Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi

- HS quan sát hình 3, 4, 5 trang 7 SGK và trả lời:






-> Bức tranh 3 vẽ không khí trong lành, tranh 4, 5 vẽ không khí nhiều khói bụi

-> Thấy khoan khoái, khoẻ manh, dễ chịu

-> Ngột ngạt, khó thở, khó chịu,...
- HS cử đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- HS nhận xét, bổ sung
-> Giúp chúng ta khỏe mạnh

-> Có hại cho sức khoẻ, mệt mỏi, bệnh tật,...
- HS nhắc lại



Thứ sáu ngày 9 tháng 9 năm 20..
TOÁN
Luyện tập
I Mục tiêu:
1)Kiến thức:	
- Biết thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số( có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).
2) Kĩ năng: 
HS thành thạo biết cộng các số có 3 chữ số có nhớ
3) Thái độ: 
GD HS yêu thích môn học
II Đồ dùng:
- Bảng phụ viết tóm tắt BT3
III Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Tg
	Nội dung
	     Hoạt động của GV
	            Hoạt động của HS

	3’



30’

























3’


	A. Kiểm tra bài 



B. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
Bài 1










Bài 2



Bài 3







3. Củng cố, dặn dò

	 
- Đặt tính rồi tính
    256 + 70         
    333 + 47


 
- Đọc yêu cầu BT






- GV luu ý HS phép tính 85 + 72 ( tổng hai số có hai chữ số là số có ba chữ số )
- Đọc yêu cầu BT
- GV nhận xét


- GV treo bảng phụ viết tóm tắt bài toán 
- Muốn tìm cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu làm phép tính gì ?

* Bài 4 
- Đọc yêu cầu bài tập 
- GV theo dõi nhận xét
- GV nhận xét tiết học
- Khen những em có ý thức học 
	- HS hát


- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở nháp
- Nhận xét bài làm của bạn

+ Tính
- HS tự tính kết quả mỗi phép tính
 367        487           85           108
+           +              +              +
  120       302           72             75
------	-----	        --------       -----
  487       789          157          183 

Đổi chéo vở để chữa từng bài 


+ Đặt tính rồi tính
- HS tự làm nh bài 1


+ HS đọc tóm tắt bài toán
- HS nêu thành bài toán
- Tính cộng
- HS tự giải bài toán vào vở
                           Bài giải
   Cả hai thùng có số lít dầu là :
           125 + 135 = 260 ( l dầu )
                     Đáp số : 260 l dầu
+ Tính nhẩm
- HS tính nhẩm rồi điền kết quả vào mỗi phép tính









































TẬP LÀM VĂN
NÓI VỀ ĐỘI TNTP.ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN
I. Mục tiêu:
1)Kiến thức:
- Trình bày ®ưîc một số thông tin về tổ chức §TNTPHCM(BT1).
2) Kĩ năng: 
- Biết điền đúng ND vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách( BT2).
3) Thái độ: 
- GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng:
- Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách ( phô tô phát cho từng HS )
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’

30’


























2’

	A.KTBC

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. HD làm BT
Bài 1

















Bài 2




3. Củng cố, dặn dò
	  

- GV nêu Yêu cầu và cách học tiết TLV
 -GV giới thiệu 
 - Đọc yêu cầu BT

- GV giảng : Tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tập hợp trẻ em thuộc cả độ tuổi nhi đồng ( 5 đến 9 tuổi - sinh hoạt trong các Sao Nhi đồng ) lẫn thiếu niên ( 9 đến 14 tuổi - sinh hoạt trong các chi đội Thiếu niên Tiền phong
- Đội thành lập ngày nào ? ở đâu ?
- Những đội viên đầu tiên của Đội là ai ?
- Đội ®ược mang tên Bác Hồ khi nào ?


- GV có thể nói cho HS biết
- Đọc yêu cầu BT

- GV theo dõi, nhận xét
 

- GV nhận xét tiết học
- Khen những em học tốt
- Dặn HS ghi nhớ nội dung bài
	
- HS nghe

-HS nghe

- Nói những điều em biết về Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh






- HS trao đổi nhóm để trả lời
- Đại diện nhóm nói về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
- Nhận xét bạn




+ Chép mẫu đơn, điền các ND cần thiết vào chỗ trống
- HS làm bài vào VBT
- 2, 3 HS đọc lại bài viết của mình
- Nhận xét bài làm của bạn










































HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I) Mục tiêu: 
1) Kiến thức:
- Củng cố kiến thức trong ngày 
2) Kĩ năng:
- Giúp học sinh ôn luyện kĩ năng cách đọc, viết và so sánh các số có ba chữ số
- Rèn học sinh làm tốt các bài tập
3) Thái độ:
- GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng:
	- Bảng nhóm
III) Các hoạt động dạy và học:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’


33’






















3’
	A.KTBC


B.Bài mới 
1.GT bài
2.Giảng bài

Bài1:Viết các số sau dưới dạng tia số:





Bài 2. So sánh các số :


Bài 3






3.Củng cố,dăn dò

	-Buổi sáng các em học bài gì?
-Gv nhận xét và cho các em hoàn thành bài buổi sáng
  
- GV giới thiệu bài
- Hướng dẫn HS làm bài tập 

-Gv gọi học sinh đọc bài 1 
 
 320  321 322  323  324  325 326 

-Gv gọi HS nhận xét
-GV nhận xét và sửa sai 
  
GV cho HS lên điền dấu
GV gọi 3 học sinh lên thực hiện
GV nhận xét và sửa sai 
   
- GV gọi HS đọc bài   
-Gọi 2 học sinh lên thực hiện
-Gv nhận xét và sửa sai cho HS 
  
-Gv nhận xét và cho học sinh nhắc lại kết quả bài  3 

GV căn dặn học sinh
	2 H/S lên giải 2phép toán

Cả lớp lắng nghe


 
Cả lớp theo dõi

Cả lớp nghe

Cả lớp làm bài vào vở


Cả lớp lắng nghe

- 3 Hs lên làm
Cả lớp làm vào vở


- HS đọc đầu bài
- HS lên làm




- HS lắng nghe




HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I) Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Củng cố kiến thức trong ngày
- Giúp học sinh đọc trôi chảy bài thơ
2) Kĩ năng:
- Rèn học sinh  biết  đọc rõ ràng, hiểu nội dung bài
- Điền đúng phụ âm đầu: l/n,  ch/ tr
3) Thái độ
- Giáo dục Hs yêu thích môn học:
II. Đồ dùng:
	- Bảng nhóm
III) Các hoạt động dạy và học:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’



33’
























3’
	A.KTBC



B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài




Bài 1










Bài 2:  Điền vào chỗ chấm âm l, n


Bài 3


3. Củng cố dăn dò
	-Buổi sáng các em học bài gì, Gv nhận xét và cho các em hoàn thành bài buổi sáng

- GV giới thiệu bài
- hướng dẫn Hs hoàn thành bài tập trong ngày
* Bồi dưỡng Hs giỏi và phụ đạo HS yếu:
 GV hướng dẫn Hs đọc bài:  
Gv gọi học sinh đọc bài  
 
Gv gọi HS nhận xét
GV nhận xét và sửa sai 
GV cho Hs đọc nối tiếp, đọc từng đoạn
Gv cho Hs đọc từ khó
- Tìm hiểu bài:
 GV đặt câu hỏi Hs trả lời
Gv nhận xét   
GV gọi 2 học sinh lên thực hiện
GV nhận xét và sửa sai 
GV cho HS tự làm
Gv nhận xét và cho học sinh nhắc lại kết quả bài  3 

GV căn dặn học sinh
	2 H/S lên giải 2phép toán

Cả lớp lắng nghe





 


Cả lớp theo dõi





Cả lớp nghe

 Hs đọc bài

- HS trả lời câu hỏi


-  Hs lên làm
Cả lớp làm vào vở


 - HS lắng nghe










































HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I) Mục tiêu: 
1) Kiến thức:
- Củng cố kiến thức trong ngày 
- Giúp học sinh ôn luyện kĩ năng cộng trừ  các số có ba chữ số
2) Kĩ năng:
- HS biết cách giải bài toán có lời văn
3)Thái độ:
- Rèn học sinh làm tốt các bài tập
II. Đồ dùng:
- Bảng nhóm
III) Các hoạt động dạy và học:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’


33’


























5’
	A. KTBC


B.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài


Bài 1: Đặt tính rồi tính:





Bài 2:  Tìm x :




Bài 3








3.Củng cố dặn dò
	-Buổi sáng các em học bài gì, Gv nhận xét và cho các em hoàn thành bài buổi sáng
  
- GV giới thiệu bài
- hướng dẫn Hs hoàn thành bài tập trong ngày 
 a) 320 + 240  b) 456 + 432
 c) 551 - 330   c) 798 - 207

Gv gọi học sinh đọc bài 1 
Gv gọi HS nhận xét
GV nhận xét và sửa sai 
a) x + 215 = 638  
 b) x -123 = 513
GV cho HS  đọc bài
GV gọi 3 học sinh lên thực hiện
GV nhận xét và sửa sai 

- GV gọi Hs đọc bài   
Gọi 2  học sinh lên thực hiện
Gv nhận xét và sửa sai cho Hs 
Có số con trâu là:
297 -105 = 102( con)
Đáp số: 102 con
Gv nhận xét và cho học sinh nhắc lại kết quả bài  3 

-GV căn dặn học sinh
	2 H/S lên giải 2phép toán

Cả lớp lắng nghe

Cả lớp theo dõi

Cả lớp nghe

Cả lớp làm bài vào vở


Cả lớp lắng nghe

- 3 Hs lên làm
Cả lớp làm vào vở




- HS đọc đầu bài
- HS lên làm






- HS lắng nghe












































HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH BÀI TẬP TRONG NGÀY
I) Mục tiêu: 
1) Kiến thức:
- Củng cố kiến thức trong ngày 
2) Kĩ năng:
- Giúp học sinh ôn luyện kĩ năng trừ  các số có ba chữ số có nhớ 1 lần
3) Thái độ:
- Rèn học sinh làm tốt các bài tập
II. Đồ dùng:
- Bảng nhóm
III) Các hoạt động dạy và học:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’
33’




























3’
	A.KTBC


B.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài



Bài1: Đặt tính rồi tính




Bài 2 : Tìm x :



Bài 3   










3.Củng cố dặn dò
	-Buổi sáng các em học bài gì, Gv nhận xét và cho các em hoàn thành bài buổi sáng
  
- GV giới thiệu bài
- hướng dẫn Hs hoàn thành bài tập trong ngày

328 - 159  ;  867 - 59 ;   780 -753

Gv gọi học sinh đọc bài 1 
 
Gv gọi HS nhận xét
GV nhận xét và sửa sai 
GV cho HS  đọc đầu bài 
x + 442 = 628       342 + x = 518
GV gọi 2 học sinh lên thực hiện
GV nhận xét và sửa sai 
- GV gọi Hs đọc bài   
Gọi 2 học sinh lên thực hiện
Gv nhận xét và sửa sai cho Hs 
Thùng thứ hai có số lít dầu là:
154 -27 = 127( lít dầu)
Cả hai thùng có số lít dầu là:
127 + 154 = 281 ( lít dầu)
Đáp số: 127 lít,  281 lít

Gv nhận xét và cho học sinh nhắc lại kết quả bài  3 

GV căn dặn học sinh
	2 H/S lên giải 2phép toán

Cả lớp lắng nghe





 
Cả lớp theo dõi

Cả lớp nghe

Cả lớp làm bài vào vở


Cả lớp lắng nghe

- 2 Hs lên làm
Cả lớp làm vào vở


- HS đọc đầu bài
- HS lên làm






- HS lắng nghe











































ĐỌC SÁCH

I.Mục tiêu
1. Kiến thức: 
- Học sinh nhận diện ra chính đặc điểm ở lứa tuổi của mình qua những tính cách nhân vật trong sách.
2. Kỹ năng:  
-HS biết trong sách có những người bạn cũng có những đặc điểm giống mình, biết so sánh, khắc phục những đặc điểm chưa tốt và phát huy những đặc điểm tốt nên có.
3. Thái độ: 
- HS thích thú khi được đọc sách, biết quý trọng những kiến thức thu hoạch được trong giờ đọc sách.
II. Đồ dùng:
- Lựa chọn sách có chủ đề Thiếu nhi ở thư viện.
 III/Các hoạt động dạy học
	Tg
	Néi dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	2’


30’






















3’


	I. Kiểm tra


II.Bài mới:
1, Giới thiệu:

2, Các hoạt động:
a, HĐ 1:Đọc sách theo chủ đề Măng non
b,HĐ 2: Thảo luận sau khi đọc:









c,HĐ 3:HS tự chọn sách và đọc tự do



3, Củng cố - Dăn dò
	- Gọi HS nêu nội quy thư viện.
- Đọc sách theo chủ đề gắn với môn Tiếng Việt trong tháng là: Măng non và Mái ấm 
- Giới thiệu ND buổi đọc sách:Các cuốn sách có nhân vật là thiếu nhi.
- Chia nhóm và phát sách, truyện cho các nhóm.
- Gv theo dõi và cùng đọc với các nhóm.
- Nêu yêu cầu sau khi đọc: + Truyện có tên là gì? Của tác giả nào?
+ Trong truyện có những nhân vật nào? 
+ Đặc điểm của nhân vật thiếu nhi trong truyện như thế nào? 
+ Em cần học tập điều gì và nên tránh điều gì của nhân vật ?
 + Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
- GV nhận xét các ý đúng.
- Hướng dẫn HS chọn sách theo ý thích trên giá của thư viện.





Nhận xét giờ học
Chuẩn bị giờ sau :

	· Trả lời.
· HS khác nhận xét.
· HS lắng nghe




- Các nhóm nhận sách, truyện, đọc nối tiếp nhau.

- Các nhóm thảo luận để trả lời câu hỏi.
- Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi:
- Nhóm khác nhận xét.








- HS tìm hiểu và tự chọn theo ý thích.
- Báo cáo kết quả tự chọn.
- HS đọc sách tự do





























SINH HOẠT LỚP
I . Mục tiêu
-Nhận xét những ưu khuyết trong tuần 1.
- Hoạt động vui chơi .
-Kế hoạch  tuần 2.
II.Đồ dùng dạy học
- Sổ theo dõi thi đua của GV.
III.Các hoạt động dạy học
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’




10’









10’

10’
	1. Lớp trưởng chủ trì hoạt động .

        
    
2.GV chủ nhiệm nhận xét chung

        







3. Hoạt động vui chơi 
 4 . Phương hướng tuần 2

	

- GV nghe để nhận xét


a .  Đạo đức: 
Phần lớn các em đều ngoan, biết vâng lời , ổn định được các nề nếp học tập.
b .  Học tập: 
Một  số các em tiếp thu còn chậm , đọc yếu , chữ viết xấu, cẩu thả .
c . Các mặt khác : 
- Ổn định các nề nếp ra vào lớp cũng như học tập.
-Ăn mặc gọn gàng ,sạch sẽ .
* Văn nghệ 

- Khắc  phục  các nhược  điểm để thực hiện cho tốt.
- Tiếp tục duy trì tốt mọi nề nếp ra vào lớp.
-Tiếp tục thi đua học tốt . Rèn đọc, làm toán tốt,  rèn viết chữ đúng  mẫu.
- Đẩy mạnh học tốt và rèn luyện thân thể. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
  - Nhắc nhở HS về nhà tự giác học tập.

	* Các  tổ trưởng tự nhận xét các mặt của tổ mình .
Tổ 1:.................................
Tổ 2:.................................
Tổ 3..................................

-HS lắng nghe .



- HS lắng nghe rút kinh 
nghiệm


-HS lắng nghe .
-HS múa hát theo tổ ,nhóm , cá nhân ,cả lớp .

HS lắng nghe để thực hiện












































SINH HOẠT LỚP
I . Mục tiêu
-Nhận xét những ưu khuyết trong tuần 2.
- Hoạt động vui chơi .
-Kế hoạch tuần 3.
II.Đồ dùng dạy học
- Sổ theo dõi thi đua của GV.
III.Các hoạt động dạy học
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	10’




10’









10’

10’
	1. Lớp trưởng chủ trì hoạt động .

        
    
2.GV chủ nhiệm nhận xét chung

        







3. Hoạt động vui chơi 
 4 . Phương hướng tuần 3

	

- GV nghe để nhận xét


a .  Đạo đức: 
Phần lớn các em đều ngoan, biết vâng lời , ổn định được các nề nếp học tập.
b .  Học tập: 
Một  số các em tiếp thu còn chậm , đọc yếu , chữ viết xấu, cẩu thả .
c . Các mặt khác : 
- Ổn định các nề nếp ra vào lớp cũng như học tập.
-Ăn mặc gọn gàng ,sạch sẽ .
* Văn nghệ 

- Khắc  phục  các nhược  điểm để thực hiện cho tốt.
- Tiếp tục duy trì tốt mọi nề nếp ra vào lớp.
-Tiếp tục thi đua học tốt . Rèn đọc, làm toán tốt,  rèn viết chữ đúng  mẫu.
- Đẩy mạnh học tốt và rèn luyện thân thể. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
  - Nhắc nhở HS về nhà tự giác học tập.

	* Các  tổ trưởng tự nhận xét các mặt của tổ mình .
Tổ 1:.................................
Tổ 2:.................................
Tổ 3..................................

-HS lắng nghe .



- HS lắng nghe rút kinh 
nghiệm


-HS lắng nghe .
-HS múa hát theo tổ ,nhóm , cá nhân ,cả lớp .

HS lắng nghe để thực hiện





TUẦN 2
Thứ hai ngày 12  tháng 9 năm 20..
Toán
Trừ các số có 3 chữ số

I. Mục tiêu: 
1) Kiến thức:  	
- Biết cách thực hiện phép  trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần ở hàng chục hoặc hàng trăm ).
 2) Kĩ năng:
- Vận dụng vào giải toán có lời văn về phép trừ ( có 1 phép trừ).
3) Thái độ: 
- GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học:   
-  Bảng phụ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Tg
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1’
3’




30’





















1’
	A. Kiểm tra:




B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
 a- HĐ1:  Giới thiệu phép trừ 432 -215



b- HĐ 2: Giới thiệu phép trừ 627 - 143





c - HĐ 3: Thực hành.


3.Củng cố, Dặn dò
	 Tính                       83      100 
                             -         -
                               27       94
                               ----      ----
- GV  nhận xét  
 
Nêu phép tính: 432 - 215

   





 
( Tiến hành như trên )
Lưu ý: phép trừ này có nhớ ở hàng trăm.
 
- Bài 1, 2: Tính(cột 1,2,3 )
- Bài 3: Giải toán	


- Chấm bài, nhận xét


 
 Ôn lại bài 
	
- Làm vào bảng
- Hai HS lên chữa



- Đặt tính rồi tính
- 1HS lên bảng tính
- Lớp nx
                                   432
                                -
                                   215
	             --------	
                                   217
- 1HS nêu cách tính phép trừ
                                  627
                               -
                                  143
                                 ------
                                  484
- HS làm vở
- Làm vào vở- Đổi vở KT
                       Bài giải
Bạn Hoa sưu tầm được số tem là:
   335 - 128 = 207( con tem)
           Đáp số: 207 con tem
- HS   ôn bài











































Tập đọc - Kể chuyện
Ai có lỗi ?
I. Mục tiêu:
1) Kiến thức:
* Tập đọc
- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ
- Biết đọc phân biệt lời người kể và lời các nhân vật ( nhân vật " tôi "{ En - ri - cô }, Cô - rét - ti, bố của En - ri - cô )
- Hiểu ý nghĩa của câu chuyện : phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt về bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn
* Kể chuyện
-Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
2) Kĩ năng:
- HS đọc diễn cảm bài tập đọc và kể lại được câu chuyện
3) Thái độ: 
- GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng:
GV : Tranh minh hoạ bài đọc và truyện kể trong SGK
         Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần HD HS luyện đọc
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	   5’


   
27’































































3’
	A. Kiểm tra



B. Bài mới
a.Giới thiệu bài: 
b. Luyện đọc.













c.Tìm hiểu bài:




































Tiết 2:
c.Thực hành :
Hoạt động 3: Luyện đọc lại:

Hoạt động 4: Kể chuyện.


C. Củng cố-Dặn dò:
	 
- Y/c HS kể lại từng đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh theo tranh 
 
 - GT qua tranh minh họa 
 - Ghi tên bài
 


-GV nêu cách đọc, đọc mẫu.

-Đọc câu(Giáo viên theo dõi, sửa sai).
-Đọc đoạn trước lớp+ giải nghĩa từ.
-Đọc đoạn trong nhóm.



 
-Y/c HS đọc đoạn 1+2 .
H.VÌ sao hai bạn nhỏ giận nhau.



-Yêu cầu HS đọc đoạn 3.
H. Vì sao En-ri-cô hối hận, muốn xin lỗi Cô-rét-ti?



-Yêu cầu HS đọc đoạn 4.
H. Hai bạn đã làm lành với nhau ra sao?





H.Em đoán Cô-rét-ti nghĩ gì khi chủ động làm lành với bạn”
-Yêu cầu học sinh đọc đoạn 5
H. Bố đã trách mắng En- ri-cô như thế nào?

H.Theo em, mỗi bạn có điểm gì đáng khen?





H.Nội dung bài nói lên điều gì?

-Gọi HS đọc mẫu đoạn 1.
-Thi đọc phân vai giữa 2 nhóm 
-GV nêu nhiệm vụ: quan sát 5 tranh minh hoạ cho 5 đoạn truyện và tập kể lại từng đoạn của câu chuyện.
-Hướng dẫn HS kể chuyện: y/c HS đọc thầm mẫu.
-Tổ chức cho HS tập kể theo nhóm 
- GV nhận xét, tuyên dương.
-Nhận xét tiết học.  
	
- 3 HS thực hiện
- Nhận xét

- HS nghe

- HS lắng nghe
- HS nhắc lại. 


-HS lắng nghe.
-HS đọc nối tiếp câu, luyện phát âm.

-5 HS đọc 5 đoạn, kết hợp giải nghĩa từ.
- Các nhóm luyện đọc
- Đại diện các nhóm đọc.(HS theo dõi, NX) 
-1 HS đọc cả bài.

-1 HS đọc, lớp đọc thầm.
-Cô-rét-ti vô ý chạm khủy tay vào En-ri-cô làm bạn viết hỏng, En- ri- cô giận bạn, để trả thù đã đẩy Cô-rét-ti, làm hỏng hết trang viết của Cô-rét-ti.
-Bình tĩnh lại nghĩ là Cô -rét-ti không cố ý. Nhìn thấy vai áo bạn sứt chỉ cậu thấy  thương bạn, muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm.
-Tan học thấy bạn theo mình, nghĩ là bạn đánh mình nên rút thước cầm tay. Bạn đề nghị “ Ta” khiến En-ri- cô ngạc nhiên, rồi vui mừng ôm lấy bạn, vì cậu rất muốn làm lành với bạn.
-Tại mình vô ý. Mình phải làm lành với En-ri-cô.

-Bố mắng En-ri-rô là người có lỗi đã không chủ động xin lỗi bạn lại giơ thước doạ đánh bạn.
-En-ri-cô :biết ân hận, thương bạn, khi bạn làm lành, cậu  cảm động ôm chầm lấy bạn.
-Cô-rét-ti : quý trọng tình bạn, độ lượng, chủ động làm lành.
* Biết nhường nhịn, tin yêu bạn, dũng cảm nhận lỗi khi trót cư xử không tốt với bạn
-1 HS đọc, lớp đọc thầm. Sau phân vai, luyện đọc theo vai.
-HS thi đọc phân vai( nhận xét, bình chọn.)
-HS nghe nhiệm vụ.
-HS đọc thầm mẫu.
-HS tập kể trong nhóm.
-HS thi kể


Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 20..
Toán
LUYỆN TẬP
 I. Mục tiêu: 
1) Kiến thức:  
- Biết thực hiện phép cộng phép trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần hoặc không nhớ ).
2) Kĩ năng:
- Vận dụng được vào giải toán có lời văn( có 1 phép cộng hoặc 1 phép trừ).
3) Thái độ:
- GD HS yêu thích môn học
 II- Đồ dùng dạy học:  
 - Bảng phụ.
 III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Nội dung
	                HĐ của GV
	                  HĐ của HS

	3’



33’



























2’
	A.KiÓm tra: 



B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
Bài 1




Bài 2


Bài 3





Bài 4







3. Củng cố, Dặn dò 

	 TÝnh     756       526  
           -           -
             238       143
- GV nhận xét
 
 - Nêu cách đặt tính? Thứ tự thực hiện phép tính?

Tính 



- Chữa bài
 Đặt tính rồi tính

- GV n/x chữa bài
 
- BT yêu cầu gì?
- Muốn điền được số ở cột 2 ta làm ntn?
- Muốn tìm SBT ta làm ntn?


-Giải toán


   


- Chấm bài , nhận xét
- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính với số có 3 chữ số?
- GV nhận xét giờ học

	

- Làm vào bảng con
- Hai HS lên chữa

- 1 HS nêu
Làm vào bảng 
542          660            727
-             -                 -
318          251             272
------	-----	-----
224          409            455 

-2HS lên bảng làm cột a.
-Lớp làm ra nháp
-HS làm cột 1,2,3.

- Điền số
- Tìm số bị trừ
- Ta lấy hiệu cộng số trừ 
- Vậy số cần điền là:
 246 + 125 = 371.
- HS điển các ô còn lại
- HS lµm vở
- 1 HS chữa bài
Bài giải
Cả hai ngày bán được:
415 + 325 = 740( kg)
Đáp số: 740 kg

- HS nêu


- HS  ôn bài




































Tập đọc
Cô giáo tí hon
I. Mục tiêu: 
1)Kiến thức:  
 - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phảy và các cụm từ.
2) Kĩ năng:
   - Hiểu ND bài : Bài văn tả trò chơi lớp học rất ngộ nghĩnh của các bạn nhỏ,bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và mơ ước trở thành cô giáo.(Trả lời được các câu hỏi SGK)
3) Thái độ: 
- GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng:
 - Tranh minh hoạ  
 - bảng phụ viết đoạn văn cần HD luyện đọc
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Nội dung
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	3’


30’


























































2’






	A. Kiểm tra bài cũ


B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2.Giảng bài
a. Luyện đọc
* GV đọc toàn bài


*HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ

















b. HD HS tìm hiểu bài


















c. Luyện đọc lại












3. Củng cố, dặn dò


	 


 
  ( GV giới thiệu )
 
- Giọng vui, thong thả, nhẹ nhàng ( cho HS QS tranh minh hoạ )
 
* Đọc từng câu
- HD HS đọc đúng các từ dễ phát âm sai : nón, khoan thai, khúc khích, ngọng líu, nóng nính, ....
* Đọc từng đoạn trước lớp
+ GV chia bài làm 3 đoạn
- §1 : Từ đầu ........chào cô
- §2 : Tiếp .....đàn em ríu rít đánh vần theo
- §3 : Còn lại
+ Giúp HS hiểu nghĩa các từ chú giải.
* Đọc từng đoạn trong nhóm
- GV HD HS đọc đúng



 
- Truyện có những nhân vật nào ?
- Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì ?


- Những cử chỉ nào của "cô giáo  Bé" làm em thích thú?

-Tìm những hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của đám học trò ?



 



- GV treo bảng phụ HD các em ngắt nghỉ hơi nhấn giọng đúng ở đoạn 1
      Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa nhỏ làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, khúc khích cười chào cô
 
- Các em có thích chơi trò chơi lớp học không ? Có thích trở thành cô giáo không ?
- GV nhận xét tiết học, Yêu cầu những em đọc chưa tốt   luyện đọc thêm.
	- 2, 3 kể lại câu chuyện Ai có lỗi
- Nhận xét bạn


- HS nghe
- HS theo dõi, đọc thầm



+ HS nối nhau đọc từng câu
- Luyện đọc từ 



+ HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn






+ HS đọc theo nhóm đôi
- Các nhóm tiếp nối nhau đọc đồng thanh từng đoạn
- Cả lớp đọc đồng thanh cả bài

+ HS đọc thầm đoạn 1
- Bé và 3 đứa em là Hiền, Anh và Thanh
- Các bạn nhỏ chơi trò chơi lớp học. Bé đóng vai cô giáo, các em của bé đóng vai học trò.
+ HS đọc thầm cả bài văn
- HS phát biểu

+ Đọc thầm từ : " Đàn em ríu rít....hết "
- Làm y hệt các học trò thật : đứng dây khóc khích cười chào cô, ríu rít đánh vần theo cô. Mỗi người một vẻ, trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Thằng Hiển ngọng líu....

+ 2 HS khá, giỏi tiếp nhau đọc cả bài




- 3, 4 HS thi đọc diễn cảm cả đoạn văn



- 2 HS thi đọc cả bài

- HS TL




- HS lắng nghe.


 






Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 20..
Toán
ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN
I. Mục tiêu: 
1) Kiến thức:
- Thuộc các bảng nhân đã học (Bảng nhân 2, 3, 4, 5).
- Biết nhân nhẩm với số tròn trăm và tính giá trị của biểu thức.
2) Kĩ năng:
- Vận dụng được vào việc tính chu vi hình tam giác và giải toán có lời văn (một phép nhân).
3) Thái độ: 
- GD HS yêu thích môn học
II- Đồ dùng dạy học:   
 -  Bảng phụ
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Nội dung
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	3’


33’




























 3’

	A.KiÓm tra:


B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
























4. Củng cố dặn dò: 

	  - Đọc bảng nhân 2, 3, 4, 5

- GV  nhận xét
 

 Bài 1: Tính nhẩm
 ( Cho HS chơi trò chơi: Truyền điện, để củng cố các bảng nhân 2, 3, 4, 5 

 Bài 2: Tính( Theo mẫu ) 
  - Nêu thứ tự thực hiện phép tính?
  

- Chấm bài, nhận xét
Bài 3:  
Giải toán
- Đọc đề? Tóm tắt?


- Chữa bài, nhận xét
Bài 4: (GT: Y/c HS trả lời)
- Nêu cách tính chu vi hình tam giác ?


 
- Đọc lại bảng nhân 2, 3, 4,5

- Ôn lại bài
	-  HS đọc (1 số HS)
- HS  nhận xét



- Làm miệng
+ HS1: 2 x 1 = 2
+ HS 2: 2 x 2 = 4
..........


- HS nêu - Làm vở
4 x 3 + 10   = 12 + 10
                     =  22
…

- Làm vở
Bài giải
Số ghế trong phòng ăn là:
4 x 8 = 32( cái ghế)
           Đáp số: 32 cái ghế

- HS nêu
- GV ghi bảng
Bài giải
Chu vi hình tam giác ABC là:
100 + 100 + 100 = 300(cm)
( Hoặc: 100 x 3 = 300(cm))
                    Đáp số: 300cm.
- HS  ôn bài




































Luyện từ và câu
Từ ngữ về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai - là gì ?
I Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu của bài tập1.
- Tìm được các bộ phận câu trả lời câu hỏi :Ai ( cái gì, con gì ) - là gì ?(BT2).
- Đặt được câu hỏi cho cho các bộ phận câu được in đậm(BT3).
2) Kĩ năng:
- HS có kĩ năng làm đúng các bài tập đã học
3) Thái độ: 
- GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng:    : 
- Bảng phụ viết ND BT2, 3	             
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Nội  dung
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	3’








35’
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	A. Kiểm tra bài cũ






B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài




























C. Củng cố, dặn dò


	 - GV đọc khổ thơ
   Sân nhà em sáng quá
   Nhờ ánh trăng sáng ngời
   Trăng tròn như cái đĩa
   Lơ lửng mà không rơi
Tìm sự vật được so sánh trong khổ thơ ?
- GV n/x

- GV nêu MTcủa tiết học
2. HD làm BT
* Bài tập 1 
- Đọc yêu cầu BT



- GV theo dõi, động viên các em làm bài
* Bài tập 2 
- Đọc yêu cầu BT


- GV treo bảng phụ 






* Bài tập 3 
- Đọc yêu cầu BT

- Nhận xét bài làm của HS






 
- GV nhận xét tiết học
- Nhắc HS ghi nhớ những từ vừa học

	



- 1 HS lên bảng
- HS tìm : Trăng tròn như cái đĩa
- HS n/x
- HS nghe


+ Tìm từ chỉ trẻ em, chỉ tính nết của trẻ em, chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em.
- Từng HS làm bài vào vở


+ Tìm các bộ phận của câu.....
- 1 HS giải câu a để làm mẫu trước lớp
- 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào bảng phụ 
. Thiếu nhi là măng non của đất nước
. Chúng em là HS tiểu học
. Chích bông là bạn của trẻ em

+ Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm
- HS làm bài ra giấy nháp
- HS nối tiếp nhau đọc câu hỏi vừa đặt
- Cả lớp làm bài vào vở
. Cái gì là hình ảnh thân thuộc của ...... ?
. Ai là những chủ nhân...... ?
. Đội Thiếu niên là gỡ?


	
 





























Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 20..
Toán
ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA
 I. Mục tiêu: 
1) Kiến thức:
  - Thuộc các bảng chia( Bảng chia 2, 3, 4, 5 )
2) Kĩ năng:
  - Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2, 3, 4 ( Phép chia hết)   
3) Thái độ:
- GD HS yêu thích môn học
II- Đồ dùng dạy học:   - Bảng phụ 
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Nội dung
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	1’
4’
30
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	A. Kiểm tra: 

B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài



















D. Dặn dò: 



	 Đọc bảng chia 2, 3, 4, 5
- GV  nhận xét  
 
 *Bài 1: Tính nhẩm

- Nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia?
*Bài 2: Tính nhẩm (tương tự bài1) 

*Bài 3:  Giải toán


- Chấm , chữa bài



*Trò chơi: Thi nối nhanh 
( ND: Nối KQ với phép tính đúng)
- Đọc phép tính và KQ vừa nối được?

 

- GV nhận xét giờ học

	- Bốn HS đọc 
- Hs

- Làm miệng
12 : 4 = 3
- Từ 1 phép nhân ta được 2 phép chia tương ứng.
- HS nhẩm tương tự các PT còn lại

- Làm vở
- 1 HS chữa trên bảng
                       Bài giải
     Số cốc trong mỗi hộp là:
               24 : 6 = 4( cốc)
                Đáp số: 6 cái cốc

- Hai đội thi nối trên bảng phụ 

24 : 3     4 x 7    32 : 4       28            

  21      16 : 2     24 + 4   3 x 7




Tự nhiên và xã hội
Phòng bệnh đường hô hấp
I/ Mục tiêu:
1Kiên thức:
+ Kể được tên một số bệnh thường gặp ở cơ quan hô hấp như viêm mũi,viêm họng,viêm phế quản,viêm phổi.
+ Biết cách giữ  ấm cơ thể giữ vệ sinh mũi họng.
2) Kĩ năng:
      - Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp thông tin, phân tích những tình huống có nguy cơ dẫn đến bệnh đường hô hấp.
     - Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm với bản thân trong việc phòng bệnh đường hô hấp.
     - Kĩ năng giao tiếp: Ứng xử phù hợp khi đóng vai bác sĩ và bệnh nhân.
 3) Thái độ:
- GD HS biết phòng chống bệnh đường hô hấp 
III/ Đồ dùng dạy học:
		+ Các hình ảnh
IV/ Hoạt động dạy học:
	TG
	Nội dung
		HĐ của GV
		HĐ của HS

	2’



35’


































































2’
	A. Kiểm tra bài



B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
* Hoạt động 1: Động não







* Hoạt động 2: Thảo luận nhóm













































* Hoạt động 3: Chơi trò chơi: Bác sĩ

4.Củng cố dặn dò
	 Hát, kiểm tra sĩ số
  - Gọi HS TLCH: Bạn đã làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp?
- GV nhận xét, đánh giá
 
 
 
- GV yêu cầu HS nhắc lại tên các bộ phận của cơ quan hô hấp?
- Kể tên một số bệnh đường hô hấp mà em biết
- GV: Tất cả các bệnh của cơ quan hô hấp đều có thể bị bệnh. Bệnh thường gặp: Viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi.
- GV chia HS thành các nhóm đôi, yêu cầu thảo luận tranh SGK
- GV giao nhiệm cụ: Nêu nội dung từng hình SGK

- Gọi HS trình bày trước lớp
- Yêu cầu một số cặp đại diện trình bày














- Gọi nhóm khác bổ sung
- KL: Người bị viêm phổi, viêm phế quản thường bị ho, sốt, đặc biệt là trẻ em, không chữa trị kịp thời để nặng có thể chết do không thở được
- GV yêu cầu HS tổ chức thảo luận tổ

+ Chúng ta cần làm gì để đề phòng bệnh đường hô hấp?


* Liên hệ:
- Các em đã có ý thức giữ gìn bệnh đường hô hấp chưa?
* Hướng dẫn HS  rút ra nội dung chính của bài:
+ Nêu các bệnh viêm đường hô hấp?
+ Nêu nguyên nhân gây bệnh

+ Nêu cách đề phòng?

- Yêu cầu HS nhắc lại kết luận
- GV hướng dẫn HS cách chơi: Một HS đóng vai bệnh nhân và  một HS đóng vai bác sĩ
- Yêu cầu: Bệnh nhân kể được một số biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp. Bác sĩ đóng vai  
 - GV hệ thống kiến thức 
	
- 1 HS trả lời: Vệ sinh cá nhân, nhà cửa, nơi công cộng



* Một số bệnh đường hô hấp thường gặp:
- HS nêu: Mũi, phế quản, khí quản, hai lá phổi.
- HS kể: Sổ mũi, ho, đau họng, sốt

- HS lắng nghe


* Nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp
- HS nhận nhiệm vụ: Quan sát và trao đổi về nội dung hình 1, 2, 3, 4, 5, 6
- HS thảo luận
- Mỗi cặp nói về nội dung của 1 hình
+ H1&2: Bạn Nam đang nói chuyện với bạn của mình về Nam bị ho và rất đau họng
+ H3: Các bác sĩ đang nói chuyện với Nam sau khi đã khám cho Nam. Bác sĩ khuyên Nam....
+ H4: Cảnh thầy giáo khuyên HS mặc đủ ấm khi trời lạnh
+ H5: Một người đi qua đang khuyên 2 bạn nhỏ không nên ăn quá nhiều đồ lạnh
+ H6: Bác sĩ vừa khám, vừa nói chuyện với bệnh nhân
- HS bổ sung cho nhóm của bạn

- HS lắng nghe




- 4 tổ thảo luận câu hỏi GV đưa ra; cử đại diện tổ lên trình bày:
-> Để đề phòng bệnh viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi chúng ta cần mặc đủ ấm, không để lạnh cổ, ngực và không uống đồ lạnh nhiều
- HS nêu suy nghĩ và việc làm của mình và nêu

-> Viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi,...
-> Do nhiễm lạnh, nhiễm trùng, hoặc biến chứng của bệnh truyền nhiễm( cúm, sởi,...).....
-> Giữ ấm cơ thể, vệ sinh mũi họng, giữ nơi ở đủ ấm, ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thường xuyên
- HS nhắc lại kết luận: cá nhân, đồng thanh 
- HS lắng nghe GV hướng dẫn  


Thứ sáu ngày 16 tháng 9 năm 20..
Toán
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
1) Kiến thức:
   - Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia .
2) Kĩ năng:
   - Vận dụng được vào giải toán có lời văn(có 1 phép nhân). 
3) Thái độ:
- GD HS yêu thích môn học
II- Đồ dùng dạy học:  
   - Bốn hình tam giác bằng nhau
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	TG
	Nội dung
	HĐ của GV
	HĐ của HS

	3’


34’
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	A. Kiểm tra: 


B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài
    

















 4. Củng cố: 



	Đọc các bảng nhân và bảng chia?
- Nhận xét,  
 
Bài 1: Tính
- Nêu thứ tự thực hiện phép tính?



- Chấm bài, nhận xét

 Bài 2:  
- Đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ở hình a? Tính bằng cách nào?
- Đã khoanh vào một phần mấy số con vịt ở hình b? Tính bằng cách nào?
  Bài 3:  
- Đọc đề? Tóm tắt?



- Chấm , chữa bài, nhận xét
- Nêu lại cách tính giá trị biểu thức ở B1 
- Dặn HS  
	- HS đọc
- Nhận xét


- 1 HS nêu
- 3 HS lên bảng
5 x 3 + 132 = 15 + 132
                   = 147
32 : 4 + 106 = 8 + 106
                    = 114
…

- Làm miệng
- Đã khanh vào 1/4 số con vịt ở hình a. Ta lấy 12 : 4
- Đã khanh vào 1/3 số con vịt ở hình a. Ta lấy 12 : 3


- Làm vở
Bài giải
Số học sinh ở 4 bàn là:
2 x 4 = 8( học sinh)
              Đáp số: 4 học sinh



- HS  lắng nghe




 






































Tập làm văn
Viết đơn
I Mục tiêu:
1) Kiến thức:
- Bước đầu viết được đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của bài đơn xin vào Đéi(SGK/9).
2) Kĩ năng: 
-HS viết thành thạo đơn xin vào Đội
3) Thái độ: 
-GD HS yêu thích môn học
II. Đồ dùng:
	- GV bảng phụ, mẫu đơn
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’
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	A. Kiểm tra bài 




B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài
2.Giảng bài




























3. Củng cố, dặn dò
	 
- Kiểm tra vở của HS viết đơn xin cấp thẻ đọc sách
- Nói những điều em biết về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. HD HS làm bài tập
- Đọc yêu cầu BT


- Phần nào trong đơn được viết theo mẫu, phần nào không nhất thiết phải hoàn toàn như mẫu ? Vì sao ?
 + GV chốt lại : 
Lá đơn phải trình bày theo mẫu
- Mở đầu đơn phải viết tên Đội
. Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn
. Tên của đơn
. Tên người hoặc tổ chức nhận đơn
. Họ tên và ngày tháng năm sinh của người viết đơn, HS lớp nào, ....
. Trình bày lí do viết đơn
. Lời hứa của người viết đơn
. Chữ kí, họ tên người viết đơn
- GV khen ngợi đặc biệt những HS viết được những lá đơn đúng là của mình
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS ghi nhớ 1 mẫu đơn, những HS viết chưa đạt về nhà sửa lại
	
- HS nộp vở

- 2 HS nói
- Nhận xét bạn


- HS nghe

+ Dựa theo mẫu đơn đã học, em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh


- HS phát biểu









- HS viết đơn vào giấy
- 1 số HS đọc đơn
- Nhận xét đơn của bạn










- HS  ôn bài
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